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SUMMARY 

Objective: To describe the rate and demographics of pain 
among Vietnamese people in 48 provinces and describe the impact 
of pain on individuals, levels of satisfaction with treatment results, 
and behavior of pain sufferers. Methods: The cross-sectional study 
was conducted in 48 provinces throughout all 7 economic areas in 
Vietnam. Results: 12.136 respondents (50.65% male and 49.35% 
female) from 48 of the 63 provinces in Vietnam. About 86.53% of 
respondents reported pain affecteing their daily lives, 24.10% with 
acute pain and 62.43% chronic pain. About 67.71% reported pain 
that affected job performance. Headache was the most common 
complaint in 35.43% of the respondents. Fewer than half (43.35%) 
of all patients with pain sought help from a doctor; only a quarter 
(27.50%) sought help within 1 month of experiencing that pain. A 
majority (61.98%) of patients who did seek help were satisfied with 
treatment results. The median cost of treatment was between 150 
and 250 USD. Conclusion: Pain severe enough to impact patients’ 
daily lives is common in Vietnam. Treatment costs are a significant 
economic burden and may help explain why only a minority of pa-
tients seek treatment. Access to lower cost, effective treatment for 
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TOÙM TAÉT 

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm cấu trúc 
các chứng bệnh đau ở 48 tỉnh/ thành phố 
của Việt Nam; mức độ hài lòng với kết 
quả điều trị và thái độ của bệnh nhân, 
chi phí điều trị bệnh. Phương pháp 
nghiên cứu: mô tả cắt ngang ở 48 tỉnh, 
tất cả 7 vùng kinh tế của Việt Nam. Kết 
quả:  86,53% có đau ảnh hưởng tới sinh 
hoạt hàng ngày; đau cấp tính có 24,10% 
và mạn tính 62,43%; 67,71% bệnh nhân 
có đau ảnh hưởng tới hoạt động nghề 
nghiệp. Trong các vùng cơ thể đau đầu 
có tỷ lệ cao nhất (35,43%); gần 43,35% 
người có đau sẽ đi khám bác sĩ, trong 
khi 27,50% tự điều trị đau trong tháng 
đầu tiên. Phần lớn (63,29%) số người 
đau thỏa mãn và rất thỏa mãn với kết 
quả điều trị. Chi phí trung bình cho 1 
tháng điều trị bệnh là 150 -250 USD. Từ 
khóa: nghiên cứu, đau mạn tính, ảnh 
hưởng của đau, chăm sóc y tế.
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Bảng 1. Tuổi của các đối tượng tham gia điều tra

Tỷ lệ người điều tra cao nhất ở nhóm tuổi 20-29 (28,37%). Ba nhóm tuổi 10-19; 30-39; 40-49 có tỷ lệ tham gia 
tương đương nhau (trên 16%).

Bảng 2. Các tỉnh đã triển khai nghiên cứu và số lượng điều tra

Tỉnh có trên 1000 người tham gia điều tra là TP.HCM (1.224); Hà Nội (1.038) và Gia Lai (1.012 người).
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pain should be improved. Keywords: 
survey, chronic pain, impact of pain, 
health care 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong tiềm thức xa xưa của loài 
người, “Đau” có liên quan tới thánh 
thần. “Tương truyền rằng Nữ Thần 
của sự trả thù là POINE đã được điều 
tới để trừng phạt những kẻ đã phạm 
sai lầm chết người là báng bổ thần 
thánh, Nữ thần đã ra lời thần trú là - 
ĐAU để xuống tay trừng phạt, hành 
hạ những người mắc tội đó”, Khi ra đi 
còn để lại lời nguyền - kẻ nào còn 
báng bổ thần thánh cũng sẽ chịu 
chung số phận ĐAU đớn như vậy”. Từ 
đó người cổ đại cho rằng về bản chất 
đau có liên quan tới một lời nguyền, 
Đau là một sự trừng phạt, bản thân nó 
đã mang đầy tính thù hận ngay từ khi 
khái niệm được hình thành, kèm theo 
nó luôn là sự đau đớn của kẻ bị trừng 
phạt và sự hả hê của người đi trừng 
phạt - Một khái niệm thần bí, một sự 
hiểu biết bế tắc, kéo theo đó là những 
hành vi mang tính đối phó, những giải 
pháp mang sắc thái hoang đường, thụ 
động như cầu khấn, dâng lễ vật với 
những nghi lễ thần bí phức tạp khó 
hiểu và nhiều khi rất man rợ...để tạ lỗi 
với thần thánh và xin được buông tha 
khỏi sự đau đớn. 

Ngày nay, đau đã được các 
chuyên gia trên thế giới điều tra, 
nghiên cứu và lý giải cặn kẽ hơn, 
nhiều tổ chức chuyên sâu đã được 
thành lập để nghiên cứu đau về mọi 
phương diện, nhiều hiệp hội được 
thành lập để chuyên tâm quản lý điều 
trị đau trong lâm sàng và cho cộng 
đồng. Trên thế giới có Hội nghiên cứu 
đau quốc tế (International Association 
for Study Of  Pain - IASP). Ở Việt 
Nam tới nay đã có Hội Chống đau Hà 
Nội (Hanoi Pain Society - 2013) và 
Hội Đau Thành phố Hố Chí Minh 
(Pain Society Of Ho Chi Minh City - 
2011) được thành lập và bước đầu đã 
tập trung được các chuyên gia của 
nhiều chuyên ngành cùng thảo luận 
tìm phương pháp tiếp cận quản lý đau 
trên lâm sàng và trong cộng đồng.  

Tuy nhiên nghiên cứu về đau 
luôn là công việc rất khó khăn. Ở Việt 
Nam các nghiên cứu về đau còn tản 

mạn chưa hệ thống. Chưa có những 
điều tra về bệnh lý đau một cách rộng 
rãi, bức tranh tổng thể về các loại đau 
ở Việt nam vẫn là một nhu cầu quan 
trọng, một hệ thống các con số thống 
kê là một mong muốn rất cần thiết.  

Vì vậy chúng tôi mạnh dạn tiến 
hành đề tài “Nghiên cứu cấu trúc bệnh 
lý đau ở một số tỉnh của Việt Nam” 
nhằm 2 mục tiêu sau: 

- Khảo sát ngẫu nhiên cấu trúc 
bệnh lý đau ở một số tỉnh thuộc các 
vùng khác nhau của Việt Nam. 

- Bước đầu xác định ảnh 
hưởng của bệnh lý đau tới quần thể 
những người được điều tra. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU 

2.1. Thiết kế nghiên cứu: điều 
tra cắt ngang, ngẫu nhiên 

2.2. Thời gian tiến hành: 
01/2014 – 5/2015 

2.3. Đối tượng nghiên cứu:  
+ Địa bàn nghiên cứu: 48/63 

tình/thành phố khắp Việt Nam; bao 
gồm tất cả 7 vùng kinh tế của Việt 
Nam (Trung du và Vùng núi bắc bộ, 
Đồng băng Sông Hồng và Duyên hải 
đông bắc, Bắc trung bộ, Duyên hải 
nam trung bộ, Tây Nguyên, Đông 
Nam bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long). 

+ Dân số nghiên cứu: dân số 

Việt Nam năm 2015. 
+ Quần thể nghiên cứu: 2.500 hộ 

gia đình của các bác sĩ chuyên khoa, 
các gia đình của người thân, quen của 
các bác sĩ. 

+ Mẫu nghiên cứu: 12.136 
người. 

2.4. Các bước nghiên cứu: 
+ Lập Bộ câu hỏi điều tra đau 

gồm 2 phần: 
* Cấu trúc gồm 2 phần: Phần 

đau chung toàn bộ cơ thể và phần đau 
đầu. 

* Nội dung: Có 38 câu hỏi trong 
đó; 19 câu hỏi về nhân thân và tập 
quán sinh hoạt của người được điều 
tra. 14 câu hỏi về tình trạng bệnh tật 
và hành vi ứng xử; % câu hỏi về hậu 
quả và ảnh hưởng của đau tới người 
được điều tra. 

* Yêu cầu: Các câu hỏi cần có 
tính bao hàm rộng rãi, cụ thể và đơn 
giản dễ hiểu. 

+ Tập huấn triển khai nội dung 
côngviệc và cách tiến hành tới các bác 
sĩ hạt giống tham gia nghiên cứu. 

+ Nhân rộng lực lượng trực tiếp 
điều tra, phổ biến kinh nghiệm và tiến 
hành điều tra. 

2.5. Xử lý số liệu 
+ Các phiếu nghiên cứu được thu 

thập và tập trung về trung tâm, xử lý. 
+ Sử dụng phần mềm thống kê 

Biểu đồ 1. Tỷ lệ đau của các vùng cơ thể

Biểu đồ 2. Tỷ lệ các cường độ đau 
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SPSS 16.0 để phân tích dữ liệu. Mi-
crosoft và Excel được sử dụng để tạo 
bảng và biểu đồ. Giá trị p < 0,05 được 
coi là có ý nghĩa thống kê 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

3.1. Đặc điểm chung 
Phạm vi không gian khảo sát 

(Bảng 2). Các vùng tham gia nghiên 
cứu: tất cả cả 7 vùng kinh tế của Việt 
Nam. Các tỉnh/ thành phố đã triển 
khai tham gia nghiên cứu và kết quả: 
48 /63 tỉnh/ thành phố. Tổng  số  có 
12.136 người được điều tra trong đó 
nam: 6.147 (50,65%) và nữ 5.989  
(49,35%). Số các gia đình đã tham gia 
vào cuộc khảo sát: 2.500 gia đình. 

Tỉnh có trên 1000 người tham 
gia điều tra là TP.HCM (1.224); Hà 
Nội (1.038) và Gia Lai (1.012 người). 

3.2. Các tỷ lệ liên quan đến đau 
3.2.1. Phân bố tỷ lệ các loại bệnh 

lý đau chung 
Thống kê cho thấy 86,53% số 

người được điều tra cho rằng họ đã 
từng bị đau nhức cơ thể, ảnh hưởng tới 
sinh hoạt hàng ngày, trong đó 24,10% 
là đau cấp tính và 62,43% là đau mạn 
tính. 

3.2.2. Phân bố tỷ lệ đau của các 
vùng cơ thể (Biểu đồ 1) 

Vùng thân mình có tỷ lệ đau 
84,86%, sau đó là vùng Đầu - Mặt - 
Cổ 52,87%; Vùng chân 22,93% và 
Vùng Tay 18,92%. 

Trong biểu đồ tỷ lệ người mắc 
đau đầu cao nhất: 35,43%, sau đó là 
đau cột sống thắt lưng: 18,50%.  

3.2.3. Cường độ đau  
Cường độ đau mức độ vừa chiếm 

tỷ lệ cao nhất (29,87%); cường độ đau 

mức dộ, nhẹ, nặng và rất nặng có tỷ 
lệ tương đương nhau. Trên 50% bệnh 
nhân chịu đựng đau đớn mức độ nặng 
và rất nặng cho thấy nhu cầu của 
người bệnh cần được quan tâm hơn 
nữa. 

3.2.4. Thời gian đau bệnh nhân 
đã phải chịu đựng 

Hầu hết bệnh nhân có thời gian 
đau trên 3 tháng (72,15% trong số 
người có đau; chiếm 62,42% số người 
được điều tra). Số liệu cho thấy hiệu 
quả điều trị đau còn cần được quan 
tâm cải thiện hơn và bệnh nhân đi 
điều trị cũng ở giai đoạn muộn của 
bệnh. 

3.2.5. Ảnh hưởng của đau 
- 67,71% có đau ảnh hưởng tới 

hoạt động nghề nghiệp. 
- 88,16% số người có đau thấy 

đau gây cho mình cảm giác khó chịu 
và rất khó chịu. 

- 81,46% số người đau nhận thấy 

đau là bệnh quan trọng cần được điều 
trị sớm. 

- 67,71% những người bị đau 
thấy đau có ảnh hưởng tới công việc. 

3.2.6. Thái độ ứng xử của người 
dân khi bị đau 

Tỷ lệ các BN đau cần có người 
tư vấn (87,53%); đa phần là tư vấn từ 
các thành viên khác trong gia đình mà 
không tư vấn các nhà chuyên môn. Tỷ 
lệ người có đau đi khám bệnh là cao 
nhất 43,35%; trong đó tỷ lệ người tới 
khám tại bệnh viện công cao nhất 
(40,93%), sau đó là tới khám tại các 
phòng khám tư nhân (21,81%). Số 
bệnh nhân tự điều trị trong tháng đầu 
của bệnh là: 27,50%. Số người chọn 
châm cứu là phương pháp đầu tiên 
chiếm 4,56%.  

3.2.7. Mức độ hài lòng của bệnh 
nhân với kết quả điều trị đau 

Tỷ lệ người hài lòng và rất hài 
lòng với kết quả điều trị cao nhất 

   Biểu đồ 3. Mức độ hài lòng của bệnh nhân

Bảng 3. Thời gian đau bệnh nhân đã phải chịu đựng 
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63,29%. Tuy nhiên con số 37,80% rất 
không và không hài lòng vẫn là con 
sô số rất lớn cần được được cải thiện 
hơn. 

3.2.8. Chi phí cho điều trị đau 
cho 6 tháng gần đây nhất 

Có 40,91% số người bị đau đã 

phải chi phí ít nhất 5 triệu VNĐ cho 
việc điều trị đau. Đối với thu  nhập 
trung bình của người Việt Nam đây là 
con số quá lớn. 

IV. KẾT LUẬN 

Được sự giúp đỡ rất nhiệt tình 

của các đồng nghiệp trên khắp các 
miền Tổ quốc, nhóm nghiên cứu đã có 
được những kết quả sau 18 tháng triển 
khai thực hiện. Số liệu điều tra trên 
12.136 người  (50,65% nam, 49,35% 
nữ) của 2.500 hộ gia đình ở 48 
tỉnh/thành phó trong cả nước cho thấy: 
86,53% có đau ảnh hưởng tới sinh 
hoạt hàng ngày; đau cấp tính có 
24,10% và mạn tính 62,43%. 67,71% 
bệnh nhân có đau ảnh hưởng tới hoạt 
động nghề nghiệp. Trong các vùng cơ 
thể đau đầu có tỷ lệ cao nhất 
(35,43%). Gần 43,35% người có đau 
sẽ đi khám bác sĩ, trong khi 27,50% tự 
điều trị đau trong tháng đầu tiên. Phần 
lớn (63,29%) số người đau thỏa mãn 
và rất thỏa mãn với kết quả điều trị. 
Chi phí trung bình cho 1 tháng điều trị 
bệnh là 150 -250 USD.

Bảng 4. Chi phí cho điều trị đau cho 6 tháng gần đây nhất


